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             Họ và tên: ......................................................... Líp:..............
I) Đọc thầm và làm bài tập:  ( Thời gian 20 phút - 5 điểm)

Voi trả nghĩa

       Một lần, tôi gặp một chú voi non bị thụt bùn dưới đầm lầy. Tôi nhờ năm quản tượng đến giúp sức, kéo nó lên bờ. Nó run run quơ mãi vòi lên người tôi hít hơi. Nó còn nhỏ chưa làm được việc. Tôi cho nó mấy miếng đường rồi xua nó trở vào rừng.

      Vài năm sau, tôi chặt gỗ đã trồng được lâu năm về làm nhà. Một buổi sáng, tôi ngạc nhiên thấy năm, sáu cây gỗ mới đốn đã được đưa về gần nơi tôi ở. Tôi ra rình, thấy hai con voi lễ mễ khiêng gỗ đến. Tôi nhận ra chú voi non ngày trước. Còn con voi lớn đi cùng chắc là mẹ nó. Đặt gỗ xuống, voi non tung vòi hít hít. Nó kêu lên khe khẽ rồi tiến lên, hua vòi trên mặt tôi. Nó nhận ra hơi quen ngày trước.

     Mấy hôm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.

( Quản tượng: Người trông voi)

     Đọc thầm đoạn văn trên và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi dưới đây.

Câu 1. Tác giả gặp voi non trong tình trạng thế nào?
A. Bị lạc trong rừng.      
B . Bị sa xuống hố sâu      
C. Bị thụt bùn dưới đầm lầy.
D. Bị người dân trong bản bắt.
Câu 2 . Tác giả nhờ ai giúp sức kéo voi non lên bờ?

A . Nhờ một người quản tượng    
B. Nhờ năm người quản tượng      
C. Nhờ nhân dân trong bản.
D. Nhờ một chú voi khác.
Câu 3 . Bộ phận gạch chân trong câu: “Mấy hôm sau, đôi voi đã chuyển hết số gỗ của tôi về bản.”  trả lời cho câu hỏi nào?
A. Để làm gì?                                                                     B. Bằng gì?
C. Như thế nào?                                                                 D. Khi nào?
C©u 4: Tiếng “gửi” và tiếng “giữ” gồm ..... bộ phận là:.....................................................
...............................................................................................................................................
Phân tích cấu tạo của mỗi tiếng đó:..............................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
C©u 5: Tìm một từ ghép, một từ láy có tiếng “xanh”. Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được.
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II) Đọc thành tiếng:  ( 5 điểm)   
       ( Yêu cầu từng học sinh lên bốc thăm bài đọc, mỗi em đọc không quá 2 phút)
	          Giáo viên chấm 
         (Kí và ghi rõ họ tên)
	                      Giáo viên coi 
                      (Kí và ghi rõ họ tên)
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	   đề Khảo sát chất l​ượng đầu năm
Năm học 2011 - 2012
môn : tiếng việt lớp 4  

 (Phần kiểm tra Viết)
Ngày  23  tháng 9 năm 2011


đề bài
I. Chính tả : (5 điểm) Thời gian  15 phút





1. Bài viết : (4 điểm)  
BÀI HỌC QUÝ
       Chim Sẻ và Chim Chích là đôi bạn thân, nhưng tính tình khác nhau. Chích xởi lởi, hay giúp bạn. Còn Sẻ thì đôi khi bụng dạ hẹp hòi. Một hôm, Sẻ được bà gửi cho một hộp hạt kê. Sẻ không muốn chia cho Chích cùng ăn. Thế là hàng ngày Sẻ nằm trong tổ ăn hạt kê một mình. Khi ăn hết, Sẻ bèn quẳng chiếc hộp đi. 
2. Bài tập: (1 điểm)

 Điền tr hay ch vào chỗ chấm.

      bàn  ....ân,                 ...ăng khuyết,                    ....Æng đường,            ....ong veo        
II. Tập làm văn: ( 5 điểm)     Thời gian  35 phút

     Đề bài: Em hãy viết thư thăm hỏi, động viên các chú bộ đội ở đảo Trường Sa và kể cho các chú nghe về tình hình học tập của em.
________________________________________
Khảo sát chất lư​ợng đầu năm
Năm học: 2011 - 2012
Hướng dẫn chấm viết lớp 4
I) Chính tả: (5 điểm)
1) Bài viết: 4 điểm

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng; trình bày đúng, sạch, đẹp: điểm.
- 5 lỗi chính tả trong bài viết ( sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, dấu thanh, lỗi viết hoa...) trừ  2 điểm.
- L​ưu ý: Nếu chữ viết không rõ ràng, sai về độ cao, khoảng cách, kiểu chữ, trình bày bẩn: bị trừ không quá 0,5 điểm toàn bài.
2)  Bài tập: 1 điểm  
                                  Đúng mỗi từ cho 0,25 điểm
II) TẬP LÀM VĂN (5 điểm)

- Phần đầu thư: 1  điểm

- Phần nội dung chính bức thư: 
Câu văn dùng từ đúng, có cảm xúc, không sai ngữ pháp; chữ viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ.
 Cho 3 điểm.

- Phần cuối thư : 0,5 điểm.   
- Trình bày sạch sẽ; chữ viết đều, đẹp, không mắc lỗi chính tả: 0,5 điểm

* Giáo viên chấm căn cứ vào mức độ bài làm của học sinh, cho điểm: 5- 4,5 - 4 - 3,5 - 3 - 2,5 - 2  - 1,5 -  1 -  0,5.

Hướng dẫn chấm đọc thầm và làm bài tập
* Mỗi câu đúng cho 1 điểm.

Câu 1: ý C
Câu 2: ý B

Câu 3: ý D
Câu 4: Trả lời đúng: Tiếng “gửi” và tiếng “giữ” gồm 3 bộ phận là: âm đầu, vần và thanh cho: 0,5 điểm
- Phân tích đúng mỗi tiếng cho 0,25 điểm.
Câu 5: Tìm đúng từ ghép, từ láy cho 0,5 điểm; đặt câu đúng cho: 0,5 điểm
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	Khảo sát chất l​ượng đầu năm
Môn : tiếng việt lớp 4  

Năm học 2011 – 2012



đề và hư​ớng dẫn chấm phần kiểm tra đọc thành tiếng
A. Bài đọc:
- Yêu cầu học sinh bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn trong số các bài sau, trả lời một câu hỏi nội dung bài do giáo viên nêu: 

1- Dế MÌn bênh vực kẻ yếu ( TV 4- tập 1 – trang 4)
* Đọc từ đầu cho đến “ chị Nhà Trò vẫn khóc”

- Câu hỏi:Tìm những chi tiết cho they chị Nhà Trò rất yếu ớt.
- Gợi  ý trả lời: Thân hình chị bé nhỏ, gầy yếu, người bù phấn như mới lột. Cánh chị mỏng, ngắn chin chin, quá yếu, chưa quen mở.
2. Truyện cổ nước mình   (TV 4 – tập 1 trang 19)
* Đọc 12 dòng thơ cuối.
-  Câu hỏi: Bài thơ gợi cho em nhớ đến những truyện cổ nào? Kể thêm một số truyện cổ khác thể hiện sự nhân hậu của người VN ta.
-  Gợi  ý trả lời: + Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường.
                          + Nàng Tiên ốc, Sọ Dừa, Sự tích dưa hấu, Sự tích Hồ Ba Bể ...
3- Người ăn xin ( TV 4- tập 1 – trang 30)

* Đọc từ đầu ... đến “chẳng có tài sản gì.”
- Câu hỏi : Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào?

- Gợi  ý trả lời: Ông lão già lọm khọm, đôi mắt đỏ đọc, giàn giụa nước mắt, đôi môi tái nhợt, quần áo tả tơi, bàn tay sưng húp bẩn thỉu, giọng rên rỉ cầu xin.

4- Một người chính trực ( TV 4- tập 1 – trang 36)

* HS đọc từ đầu  ... đến “ Đó là vua Lý Cao Tông”.
- C©u hái : Trong việc lập ngôi vua, sự chính trực của ông Tô Hiến Thành thể hiện như thế nào?
- Gợi  ý trả lời: Vua Lý Anh Tông mất, lập di chiếu phò thái tử Long Cán lên ngôi. Một bà thái hậu khác muốn lập con là Long Xưởng nên đã đem vàng bạc đút lót cho vợ Tô Hiến Thành nhưng ông nhất định không nghe và vẫn theo di chiếu lập Long Cán làm vua.
B. Biểu điểm chấm:
- Học sinh đọc to, rõ ràng, lưu loát, ngắt nghỉ hơi đúng, bư​ớc đầu biết đọc với giọng phù hợp với đoạn văn cần đọc. Tốc độ khoảng  75 chữ / 1 phút. Mỗi học sinh đọc không quá 2  phút: 4 điểm

- Học sinh trả lời đúng câu hỏi : 1 điểm 
Lưu ý:  GV cho điểm cần  căn cứ mức độ trả lời của học sinh không nhất thiết đúng hệt như gợi ý.
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	đề kiểm tra định kì giữa học kì I

môn : tiếng việt lớp 1   - năm học 2010 - 2011
Phần kiểm tra đọc 


Bài 1- Đọc thành tiếng các âm, vần: ( 3 ® )

( GV cho học sinh đọc 2 dòng bất kì)
	eo
	x
	qu
	ia
	gi
	âu
	ua
	ai

	th
	ng
	gh
	nh
	ui
	uôi
	oi
	kh

	ay
	ươi
	ưi
	ch
	ao
	êu
	ôi
	ơi


Bài 2- Đọc thành tiếng các từ ngữ sau: ( 5 ® )
(GV cho học sinh đọc 6 từ  bất kì)

	nghỉ hè
	cà chua
	trái đào
	ngựa tía

	kho cá
	cây nêu
	ngày hội
	gửi quà

	thổi còi
	cái phễu
	nải chuối
	trỉa đỗ

	lau sậy
	chào cờ
	tươi cười
	ngủ trưa

	tuổi thơ
	máy bay
	ngửi mùi
	lau sậy


Bài 3- Đọc thành tiếng các câu sau: ( 2 ® )
	Buổi tối, chị Kha rủ bé chơi trò đố chữ.

	Cây bưởi, cây táo nhà bà đều sai trĩu quả.

	Cứ mùa ổi tới, Chào Mào từ đâu bay về.


* Lưu ý
- Học sinh đọc trơn, rõ tiếng , từ, câu và đạt tấc độ khoảng 20 chữ -30 chữ/ 1 phút.Mỗi học sinh đọc không quá 2 phút.
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_VT@ _

	đề kiểm tra định kì giữa học kì I

môn : tiếng việt lớp 1   - năm học 2010 - 2011
Phần kiểm tra viết (Thời gian 30 phútt)




Bài 1- Giáo viên đọc cho học sinh viết các âm, vần sau ( 5 điểm )
k ;   eo ;   ch ;   ph ;   ia ;  ao ;   gh ; ây ;   ai ;   ng ; ay ;  au ;   th ;    ua ;    kh  

Bài 2- Giáo  viên đọc cho học sinh viết các từ sau: ( 4 điểm )

lưỡi rìu ;           ngựa gỗ ;         tre ngà ;    
chợ quê     mùa lúa ;     ghi nhớ  ;           mùa dưa;        gồ ghề  

* Điểm trình bày cho 1 điểm
Đ:


V:


C:











